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TS. đỗ minh cao 

 

ăm 2011 là năm kỷ niệm 
20 năm bình thường hóa 
quan hệ Việt-Trung. Đã 

có nhiều bước phát triển mới trong quan 
hệ song phương. Hai nước đã xác định 
phương châm phát triển mối quan hệ: 
“láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, 
ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” 
(tháng 2-1999), theo tinh thần 4 tốt: 
“láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, 
đối tác tốt”. Năm 2008, mối quan hệ này 
được nâng lên tầm “đối tác hợp tác 
chiến lược toàn diện”. Rõ ràng, trong 
suốt 20 năm qua, mối quan hệ Việt Nam 
- Trung Quốc nhìn chung là tốt đẹp.Tuy 
nhiên, mối quan hệ này có thể còn phát 
triển hơn nữa nếu không có những nhân 
tố tiêu cực, nhiều khi là lực cản mà hai 
nước cần nhận ra và tìm cách khắc phục. 
Có những yếu tố tiêu cực mang tính 
nguyên tắc, mà để giải quyết được, lãnh 
đạo cũng như nhân dân hai nước phải có 
tầm nhìn chiến lược và tinh thần hữu 
nghị chân thành. Làm được điều này, 
những thế hệ mai sau của hai nước mới 

mong đạt được phương châm “16 chữ ” 
và “ tinh thần bốn tốt” với nội hàm thực 
sự và mối quan hệ hai nước mới có cơ hội 
phát triển bền vững. 

Những nhân tố tiêu cực đó là: 

1) Có quá nhiều sự tương đồng. 

2) Sự chênh lệch về trình độ phát 

triển. 

3) Lợi ích dân tộc 

4) Sức mạnh mềm 
 

I. Mặt trái của những tương 
đồng 

Rất nhiều nhà khoa học và nhà 
nghiên cứu trên thế giới khi viết về quan 
hệ Việt Nam-Trung Quốc thường chú ý 
quá nhiều đến những tương đồng giữa 
hai nước, cho đây là những nhân tố quan 
trọng làm hai nước gắn bó mật thiết với 
nhau, là nguyên nhân dẫn đến những 
“thắng lợi chung” của hai nước. Có thể 
kể ra rất nhiều tương đồng: về lý tưởng- 
chủ nghĩa Mác-Lênin, về văn hóa- 
Khổng giáo, Phật giáo,.. về kinh tế- coi 

N 
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trọng tăng trưởng, cần môi trường hòa 
bình ổn định… 

Tuy nhiên, mặt trái của những tương 
đồng này đã ảnh hưởng không ít tới 
quan hệ hai nước.  

Nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam học 

trong và ngoài nước cho rằng, vì Việt 

Nam và Trung Quốc có nhiều tương 

đồng nên trong sự thành công được cả 

thế giới công nhận vừa qua của Trung 

Quốc có nhiều kinh nghiệm và bài học 

“quý báu” cho Việt Nam. Vì vậy trong 

rất nhiều nghiên cứu về Trung Quốc của 

các học giả Việt Nam luôn có phần đề 

cập đến những vấn đề này, cho rằng, 

nghiên cứu Trung Quốc là nhằm giúp 

Việt Nam phát triển ổn định và lâu dài. 

Có một thực tế là, những kinh nghiệm 

và bài học mà các nhà khoa học Việt 

Nam nêu ra đa phần nhìn nhận theo 

hướng “tích cực”, nhiều khi là sự tuyên 

truyền một cách “vô tư” và không công 

cho mô hình Trung Quốc và thiếu những 

suy xét đến cội nguồn, không mang tính 

khoa học tổng hợp thực sự. Xin lưu ý 

rằng, đa phần các nhà Trung Quốc học 

Việt Nam chỉ biết một ngoại ngữ là tiếng 

Trung. “Dấu ấn Trung Quốc” trong các 

nghiên cứu của họ rất rõ nét. Đồng thời, 

khi nghiên cứu về Trung Quốc, nhiều nhà 

nghiên cứu lại không thấu hiểu tình hình 

cụ thể của Việt Nam, do vậy nhiều khi 

những đánh giá về bài học và kinh nghiệm 

của Trung Quốc đối với Việt Nam luôn 

thiếu tính khoa học, khách quan. 

Khi nói về sự tương đồng về chế độ 

chính trị và con đường phát triển mà hai 

nước lựa chọn, nhiều người không nghĩ 

rằng, chính mặt trái của sự tương đồng 

ấy đã làm cho sự phát triển của Việt 

Nam thiếu tính sáng tạo, đôi khi có 

những sự rập khuôn không cần thiết. 

Một thí dụ: Trung Quốc có cải cách và 

mở cửa thì Việt Nam có đổi mới, nội hàm 

của chúng khá giống nhau, sự khác biệt 

chỉ là ở thời điểm bắt đầu và một vài chi 

tiết trong khi thực hiện. Cái buồn cho 

Việt Nam là về mặt lý luận, nhiều khi 

Việt Nam cứ chờ xem Trung Quốc có 

những đổi mới gì sau những đại hội 

Đảng của họ, xem xem họ có thành công 

hay không, trong trường hợp thành công 

thì học tập. Nhưng sự thật nhiều khi 

không được như thế. Rất nhiều những ý 

tưởng, tư tưởng, quan điểm của Trung 

Quốc về mặt lý luận đã được Việt Nam 

áp dụng một cách “nhuần nhuyễn” đến 

buồn cười. Tam nông là một ví dụ. Tôi 

không dám phê phán Việt Nam, nhưng 

Việt Nam phải có cách làm mới, sáng tạo 

hơn và không nên để thế giới hiểu lầm 

đáng tiếc. 

Về mục tiêu, “Tam nông” của  Trung 

Quốc hướng tới giải quyết những vấn đề 

tồn tại trong nông nghiệp, nông thôn và 

nông dân. Vì sao Trung Quốc phải tiến 

hành “Tam nông”? Vào thời điểm trước 

khi đi tới quyết định thực hiện chính 

sách trên khoảng 30 năm trước, Trung 

Quốc đã phải đứng trước một núi vấn đề 
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nếu không giải quyết thì xã hội Trung 

Quốc có thể không tiến lên được: Đó là: 

1/ Nông nghiệp Trung Quốc không sản 

xuất đủ lương thực nuôi chính người dân 

Trung Quốc. 2/ Nông thôn Trung Quốc 

quá lạc hậu, sự giãn cách giữa nông thôn 

và thành thị lớn, mà theo GS-TS Lý 

Ninh Huy, Viện Nghiên cứu Kinh tế và 

Phát triển Nông nghiệp (Viện Khoa học 

Nông nghiệp Trung Quốc), thì “vấn đề 

cốt lõi của “Tam nông” là giải quyết sự 

chênh lệch thu nhập giữa cư dân thành 

thị và nông thôn”(1).  3/ Cải cách chế độ 

hộ tịch trong vấn đề nông thôn. Như 

vậy, bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội 

Trung Quốc thời kỳ đó buộc Trung Quốc 

phải tiến hành chính sách “Tam nông” 

và đó được cho là sáng tạo mới về mặt 

phát triển lý luận của Trung Quốc. Tuy 

nhiên, đến nay, mặc dù “Tam nông” vẫn 

đang được tiến hành tại Trung Quốc 

nhưng kết quả thì sao? Thời gian đã khá 

đủ để tổng kết những thành tựu và 

những vấn đề còn tồn tại của chính sách 

này. Nhìn chung, với những con số khô 

khan đưa ra thì “Tam nông” của Trung 

Quốc là một thắng lợi. Các nhà khoa học 

Trung Quốc đã nêu lên 7 thành tựu: Xoá 

bỏ thuế nông nghiệp; Thực hiện giáo dục 

nghĩa vụ (9 năm) miễn phí toàn diện; 

Bước đầu thành lập được hệ thống y tế 

công và hệ thống dịch vụ khám chữa 

bệnh cơ bản khắp nông thôn; Hỗ trợ việc 

học nghề cho các tầng lớp thu nhập thấp 

trong toàn xã hội; Thành lập chế độ bảo 

đảm mức sinh hoạt thấp nhất ở nông 

thôn; Cấp tài chính cho xây dựng cơ sở 

hạ tầng. Nhưng bốn vấn đề tồn tại là gì? 

1/ Chưa giải quyết vấn đề ngành nghề 

hoá nông nghiệp (một số người dịch 

thuật ngữ của Trung Quốc là “sản 

nghiệp hóa nông nghiệp”), trong đó, hoạt 

động của dây chuyền “sản xuất - cung 

cấp - tiêu thụ” chiếm vai trò rất quan 

trọng. Hơn nữa, hiện nay, nông nghiệp 

Trung Quốc vẫn ở trong tình trạng tự 

cung tự túc, chưa hình thành kinh tế qui 

mô; 2/ Chưa cải cách chế độ hộ tịch trong 

vấn đề nông thôn. Đến nay, sức lao động 

thừa đến từ nông thôn đang là vấn đề 

nan giải đối với xã hội Trung Quốc; 

3/Trong vấn đề nông dân có hai điều: Tố 

chất và giảm nhẹ đóng góp. Tố chất văn 

hoá  của nông dân còn thấp. Một số địa 

phương cá biệt vẫn chưa nghiêm túc 

giảm nhẹ đóng góp cho nông dân. “Tam 

nông” tại địa phương cần giải quyết việc 

khám, chữa bệnh còn gặp khó khăn. 

Phần lớn nông dân vào thành phố làm 

thuê không biết cuối đời giải quyết hậu 

sự như thế nào; 4/ Không giải quyết được 

vấn đề cốt lõi của “Tam nông”: Sự chênh 

lệnh giàu nghèo giữa nông thôn và 

thành thị ngày càng lớn. Chênh lệch 

giàu nghèo ở Trung Quốc từ 4,5:1 hồi 

mới bắt đầu cải cách nay đã mở rộng 

thành 12,66:1(2). Chênh lệch về phân 

phối thể hiện ở khoảng cách giàu nghèo, 

chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, 

chênh lệch giữa các vùng, chênh lệch 
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giữa các ngành nghề không ngừng mở 

rộng. Chênh lệch thu nhập của cư dân 

thành thị và nông thôn là 2,52:1 (năm 

1998) đến năm 2008 đã mở rộng thành 

3,31:1. Chênh lệch thu nhập giữa các 

vùng Trung và Tây với vùng ven biển 

ngày càng lớn. Thu nhập của các ngành 

điện, dầu mỏ, tài chính… cao gấp 10 lần 

trung bình thu nhập các ngành trong 

toàn quốc(3). Tỷ lệ con em nông dân 

Trung Quốc vào các trường đại học là rất 

thấp. Con em nông dân bị bỏ lại phía sau 

trong giáo dục đào tạo sau phổ thông, do 

đó mà bị hạn chế con đường tiến thân 

trong một xã hội phát triển như vũ bão. 

Hai trường đại học hàng đầu của Trung 

Quốc là Thanh Hoa và Bắc Kinh, mỗi 

trường có 3 vạn sinh viên, chủ yếu là con 

em dân thành thị. Do chi phí học hành và 

điều kiện tiếp cận kiến thức và kỹ năng để 

vào đại học hạn chế, năm 1999, sinh viên 

Đại học Bắc Kinh chỉ có 16,3% đến từ 

nông thôn (so với 50-60% những năm 

1950). Năm 2000, Đại học Thanh Hoa chỉ 

có 17,6% sinh viên đến từ nông thôn(4). 

Khi so sánh giữa thành tựu và  những 

vấn đề tồn tại của “Tam nông” Trung 

Quốc, ta không thể nói đó là một thành 

công, ấy là chưa nói, Trung Quốc phải 

giải quyết vấn đề môi trường, trong đó 

nông nghiệp “phân bón” của Trung Quốc  

góp một phần to lớn). Bảy thành tựu đều 

mang tính chung chung, nhưng 4 vấn đề 

tồn tại lại rất cụ thể. Theo tác giả bài 

viết, “Tam nông” của Trung Quốc, nếu 

không nói là thất bại, thì vẫn chưa 

tầanh công như mong muốn. 

Còn “Tam nông” của Việt Nam mới 

được đề ra tại Đại hội lần thứ X của 

Đảng Cộng sản  Việt Nam năm 2010. 

Bối cảnh của Việt Nam vào những năm 

đầu thế kỷ XX khác hẳn so với bối cảnh 

“Tam nông” của Trung Quốc khi nước 

này tiến hành chính sách trên. Từ năm 

1996 đến nay, Việt Nam luôn là nước 

xuất khẩu gạo. Hơn nữa, nhiều năm liền 

Việt Nam là nước xuất khẩu gạo đứng 

hàng thứ 2 thế giới chỉ sau Thái Lan. 

Trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2010, 

mức xuất khẩu gạo của Việt Nam 

khoảng 3,5-4,5 triệu tấn/năm với kim 

ngạch xuất khẩu khoảng 2,3-3 tỉ 

USD/năm(5). Năm 2011, dự kiến xuất 

khẩu gạo của Việt Nam có thể đạt từ 7,1 

đến 7,4 triệu tấn,. Riêng 5 tháng đầu 

năm xuất khẩu gạo của Việt Nam đã 

khoảng 3,3 triệu tấn với tổng kim ngạch 

gần 1,6 tỷ USD(6). Nông nghiệp Việt 

Nam đã là nông nghiệp hàng hóa hay đã 

sản nghiệp hóa. 

Như vậy, nông nghiệp Việt Nam quả 

thực là một trong những nền nông 

nghiệp “mạnh” trên thế giới. Nhiều năm 

trước, các chuyên gia nông nghiệp Việt 

Nam đã từng là những giảng viên có giá 

cho một số nước châu Phi và châu ¸. 

Đối với nông thôn Việt Nam, trừ những 

vùng sâu, vùng xa, vùng rừng núi khó 

khăn, đa phần những làng quê Việt Nam 

có cuộc sống tương đối ổn định, nhiều làng 
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nghề Việt Nam không chỉ nổi tiếng trong 

nước mà còn trên thế giới. Rất nhiều làng 

đạt tiêu chuẩn Làng văn hóa.  

Nông dân Việt Nam vốn cù lao động 

và có lòng yêu nước nồng nàn, nghiêm 

chỉnh chấp hành đường lối chính sách 

của Đảng và Chính phủ. Con em nông 

dân Việt Nam được học hành tử tế, tỷ lệ 

học sinh nông thôn vào đại học ở Việt 

Nam cao hơn nhiều so với một số nước 

khác, kể cả so với Trung Quốc hiện nay. 

Do vậy, đặt “Tam nông” của Việt Nam 

theo cách hiểu “Tam nông” của Trung 

Quốc rất không thỏa đáng. Việc giải 

quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn và 

nông dân của Việt Nam có thể được giải 

quyết theo hướng khác Trung Quốc. Việt 

Nam sẽ không phải học tập “Tam nông” 

Trung Quốc, sẽ không phải lúng túng về 

vấn đề lý luận mới… Việt Nam cần đột 

phá về tư duy theo hướng hoàn toàn 

khác. Có thể chia tách ba vấn đề hoàn 

toàn khác nhau. Những khâu yếu nhất 

trong ba vấn đề đó sẽ là ưu tiên giải 

quyết hàng đầu. Như vậy, với hoàn cảnh 

và điều kiện cụ thể của mình, Việt Nam 

sẽ không bị mô hình Tam nông Trung 

Quốc làm lấn cấn. 

Có thể nói, Trung Quốc đã thành công 

trong việc “xuất khẩu Tam nông” sang 

Việt Nam. 

“Quy hoạch” đội ngũ lãnh đạo cao cấp 

của Trung Quốc được cho là lý tưởng để 

tiếp tục duy trì đường lối lãnh đạo của 

Đảng và Nhà nước. ở chừng mực nào đó, 

đó là sự thật. Những cán bộ kế cận được 

đào tạo bài bản, sẽ là những “bản sao” 

của thế hệ đi trước (tuy nhiên cũng có 

những “sáng tạo” riêng), cho nên nhiều 

đường lối chủ trương, con đường đã chọn 

đều được kế thừa và phát huy tối đa. 

Tuy nhiên, vẫn có chữ “nhưng” trong 

vấn đề này, nhưng đó là sự tiếp nối 

nhàm chán, “bình mới, rượu cũ” của một 

mô hình, đôi khi đã lỗi thời mà chưa 

nhận ra được, thí dụ mô hình phát triển 

của Liên Xô cũ, mô hình phát triển của 

chính Trung Quốc thời Mao Trạch Đông 

… Chúng là  một cản trở cho sự đột phá 

về ý tưởng và mô hình phát triển đất 

nước. Nếu đội ngũ lãnh đạo cao cấp được 

hình thành trên cơ sở tuyển chọn nhân 

tài từ chính nhân dân, trong lòng một 

“đại dương” trí thức của dân tộc, đôi khi 

vận mệnh của đất nước lại chuyển biến 

theo đường hướng khác, với những đột 

phá mới về tư tưởng, lý luận, thậm chí 

cả mô hình phát triển đất nước.  Ta thấy 

ở Liên Xô cũ phải đợi có M. Gorbachop, 

Trung Quốc cuối những năm 70 có Đặng 

Tiểu Bình, hai nước mới có sự chuyển đổi 

mô hình phát triển. Xin nhớ, Đặng Tiểu 

Bình không phải là người do thế hệ lãnh 

đạo thứ nhất của Trung Quốc chọn lựa 

và “quy hoạch.  Những ví dụ tuyển chọn 

nhân tài lãnh đạo đất nước có thể thấy 

được trong các giá trị phương Tây. 

Về mặt kinh tế, nhiều sự tương đồng 

về phương thức sản xuất, quan hệ sản 

xuất dẫn tới nhiều kết quả sản xuất 
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giống nhau. Sự khác biệt là sản phẩm 

sản xuất hàng hóa của Trung Quốc có 

tính cạnh tranh cao hơn của Việt Nam 

làm cho nền công, nông nghiệp Việt 

Nam gặp rất nhiều khó khăn. Hàng hóa 

giá rẻ của Trung Quốc không chỉ lấn át 

hàng hóa của Việt Nam trên trường quốc 

tế mà ngay trên thị trường nội địa của 

Việt Nam. 

II. Sự chênh lệch về trình độ 
phát triển  

Thế giới những năm gần đây chứng 

kiến sự phát triển kinh tế thần kỳ của 

Trung Quốc. Tốc độ tăng trưởng GDP 

trung bình hàng năm thường đạt xấp xỉ 

10%, kết quả là Trung Quốc đã trở 

thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. 

Việt Nam cũng là một trong những nước 

châu á có tốc độ tăng trưởng GDP bình 

quân khá cao khoảng 6-7% năm. So với 

tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc 

thì đó là chỉ báo khiêm tốn. 

Vì có nhiều sự tương đồng như đề cập 

ở phần trên nên trong phát triển kinh tế, 

Việt Nam phụ thuộc khác nhiều vào 

Trung Quốc. Rất nhiều ngành, nhất là 

trong công nghiệp và nông nghiệp, nếu 

không có thị trường Trung Quốc, Việt 

Nam sẽ vô cùng khó khăn. Thí dụ trong 

“Tam nông” của Việt Nam. Việt Nam buộc 

phải mua nhiều phân bón, giống (nhất là 

lúa), kỹ thuật và máy móc nông nghiệp 

của Trung Quốc (do thói quen và giá rẻ). 

Rất nhiều nông sản  của Việt Nam chỉ có 

thể tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc 

(cao su, sắn, dưa hấu, vải thiều…). Nắm 

được tình hình này, nhiều khi thương 

nhân Trung Quốc ép thương nhân Việt 

Nam tới mức nhiều doanh nghiệp Việt 

Nam chịu khá nhiều thiệt thòi. 

Như thường kỳ, hàng nông sản Việt 

Nam xuất sang Trung Quốc luôn ùn tắc 

tại cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Móng 

Cái. Trong khi hàng Việt Nam vào 

Trung Quốc rất khó thì ngược lại hàng 

nông sản từ Trung Quốc sang Việt Nam 

lại rất dễ dàng. Nguyên nhân cơ bản là 

do một số rào cản từ phía Trung Quốc 

đưa ra như hàng  xuất sang Trung Quốc 

bắt buộc phải có bao bì, xuất xứ nhưng các 

doanh nghiệp, tư thương Việt Nam làm ăn 

tiểu ngạch thường không chịu đóng bao bì, 

có khi chỉ đóng sọt, lót rơm khô…(7)  

Hậu quả của chệnh lệch phát triển là 

hàng năm Việt Nam nhập siêu quá 

nhiều từ Trung Quốc và ngày càng phụ 

thuộc vào Trung Quốc.  

Nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc của 

Việt Nam bắt đầu gia tăng mạnh từ năm 

2000. Trung Quốc đã trở thành đối tác 

thương mại nhập khẩu lớn nhất của Việt 

Nam, vượt qua cả Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Trong năm 2010, cán cân thương mại 

của Việt Nam với Trung Quốc thâm hụt 

12,7 tỉ USD, gần bằng với giá trị nhập 

siêu của toàn bộ nền kinh tế Việt Nam(8). 



  Những nhân tố tiêu cực... 

Nghiên cứu Trung Quốc số 7(119) – 2011 51

Một trong những nguyên nhân quan 

trọng của việc trên là việc nhập khẩu 

máy móc thiết bị từ Trung Quốc tăng 

mạnh. Điều đó xuất phát từ việc các nhà 

thầu Trung Quốc liên tục thắng thầu ở 

các công trình lớn và quan trọng tại Việt 

Nam, chủ yếu là xây dựng các nhà máy 

nhiệt điện, phân đạm, ximăng, bôxít, 

đường sắt… Với chi phí nhân công tại 

Trung Quốc thấp, máy móc thiết bị rẻ 

hơn và nhận được sự hỗ trợ từ chính 

sách tỷ giá đồng NDT yếu, đã khiến cho 

giá bỏ thầu của các doanh nghiệp Trung 

Quốc cạnh tranh hơn so với các doanh 

nghiệp nước ngoài khác và các doanh 

nghiệp Việt Nam(9). 

III. Lợi ích quốc gia 

Trung Quốc coi lợi ích quốc gia là “lợi 

ích cốt lõi”, do vậy trong mọi thời kỳ lịch 

sử, trong quan hệ với các nước khác trên 

thế giới,  họ đều đặt lợi ích quốc gia lên 

hàng đầu. Không phải ngẫu nhiên mà 

gần đây trong nhiều tài liệu quốc tế 

thường bắt gặp cái gọi là “Chủ nghĩa 

thực dân Trung Quốc”. Trong quan hệ 

với Việt Nam, Trung Quốc cũng thể hiện 

khá cứng rắn tinh thần lợi ích quốc gia 

của mình. 

Vì lợi ích quốc gia, Trung Quốc đã bỏ 

qua hữu nghị và “bốn tốt”. Năm 1974, 

trong bối cảnh nhân dân Việt Nam đang 

hoàn thành sứ mệnh “đánh cho ngụy 

nhào”, Trung Quốc đã “tranh thủ” chiếm 

đoạt quần đảo Hoàng Sa (Paracel)  của 

Việt Nam. Năm 1979, Trung Quốc đã 

tiến hành cuộc chiến tranh biên giới với 

tinh thần “dạy cho Việt Nam một bài 

học”, làm cho nhân dân hai nước trải 

qua nhiều mất mát thương đau. Trung 

Quốc đã dấn thêm một bước trong chiến 

lược “gặm nhấm” vùng biển của Việt 

Nam. Năm 1988, hải quân Trung Quốc 

đã chiếm một số hòn đảo thuộc quần đảo 

Trường Sa (Spratly) của Việt Nam, thực 

hiện âm mưu có mặt tại Trường Sa.  

Tháng 5 – 2009, Trung Quốc tiếp tục 

khẳng định  yêu sách chủ quyền trên 

Biển Đông bằng việc công khai đường 9 

đoạn hay còn gọi là “đường lưỡi bò” yêu 

sách chủ quyền trên 80% diện tích mặt 

nước thực tế tại Biển Đông. Từ đó đến 

nay, vấn đề  Biển Đông trong đó có vấn 

đề chủ quyền ở hai quần đảo Hoàng Sa 

và  quần đảo Trường Sa luôn là vấn đề 

nóng trong quan hệ hai nước. 

Hằng năm, Trung Quốc đơn phương 

ra lệnh cấm ngư dân Việt Nam đánh cá 

trên vùng biển Hoàng Sa. Rất nhiều tàu 

thuyền đánh cá của Việt Nam bị phía 

Trung Quốc bắt giữ. Ngư dân Việt Nam 

bị đối xử không tốt, thậm chí bị đánh 

đập và bị đòi nộp phạt. Nhiều điều 

khoản về Luật Biển quốc tế không được 

tôn trọng. 

Mới đây, phía Trung Quốc đã hai lần 

ngang ngược phá hoại hoạt động kinh tế 

của Việt Nam trên vùng Biển Đông. 
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Ngày 26-5-2011,  3 tàu hải giám Trung 

Quốc đã chủ động chạy qua khu vực thả 

dây cáp, cắt cáp thăm dò của tàu Bình 

Minh 02 của Việt Nam đang hoạt động 

trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt 

Nam. Tiếp đó, ngày 9-6-2011, được sự 

yểm trợ của các tàu Ngư chính, tàu đánh 

cá Trung Quốc đã lao vào phá cáp của 

tàu Viking II đang thăm dò địa chấn 

trong phạm vi 200 hải lý trên thềm lục 

địa của Việt Nam. Sự việc xảy ra tại tọa 

độ 6047,5’ vĩ Bắc; 109017,5’ kinh Đông. 

Theo bà Nguyễn Phương Nga: "Khu vực 

tàu Viking II đang thu nổ nói trên thuộc 

phạm vi 200 hải lý trên thềm lục địa 

Việt Nam, hoàn toàn thuộc quyền chủ 

quyền của Việt Nam theo Công ước về 

Luật Biển quốc tế năm 1982"(10). Đại 

diện Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng 

định hành động của các tàu cá và tàu 

Ngư chính Trung Quốc là "hoàn toàn có 

chủ ý, được tính toán và chuẩn bị kỹ 

lưỡng". Hành động đó vi phạm quyền 

chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của 

Việt Nam, vi phạm tinh thần của Tuyên 

bố chung về ứng xử trên Biển Đông giữa 

ASEAN và Trung Quốc ký năm 2002, vi 

phạm Công ước về Luật Biển quốc tế 

UNCLOS 1982 và đi ngược lại nhận thức 

chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về 

việc duy trì hòa bình và ổn định trên Biển 

Đông, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh 

tế cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam(11).  

Rõ ràng, vì lợi ích quốc gia, bất cứ lúc 

nào có điều kiện thuận lợi, Trung Quốc 

sẵn sàng phá bỏ “16 chữ” và ‘bốn tốt” 

trong quan hệ với Việt Nam. Quan hệ 

Việt-Trung rõ ràng bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng bởi nhân tố này.  

Về mặt chiến lược và địa chính trị, 

Trung Quốc đang tìm đường ra biển lớn. 

Biển Đông được coi là lối ra duy nhất để 

Trung Quốc thực hiện “chiến lược Hải 

dương xanh” tiến ra biển lớn Việt Nam 

bị coi là vật cản trên con đường “Nam 

tiến” của Trung Quốc nên quan hệ hai 

nước giai đoạn hiện tại gặp rất nhiều 

khó khăn trong vấn đề Biển Đông. 

Vì “đại cục” như Trung Quốc thường 

nói, hay như quan điểm đối ngoại của 

Việt Nam, luôn muốn giải quyết vấn đề 

tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo 

theo phương cách hòa bình, các bên đồng 

thuận và tuân thủ DOC cũng như Công 

ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp 

quốc. Thiết nghĩ, cả hai bên, trong tình 

hình căng thẳng hiện nay phải hết sức 

kiềm chế, theo phương châm “biến việc 

to thành việc nhỏ” chứ không nên “biến 

việc nhỏ thành việc to” mới có thể tìm ra 

giải pháp phù hợp để tránh xảy ra xung 

đột tại Biển Đông. 

IV. Sức mạnh mềm 

Những năm gần đây, lợi dụng tình 

hình thế giới và những điều kiện trong 

nước, Trung Quốc đã tích cực triển khai 

“sức mạnh mềm” nhưng rất “cứng” của 

mình. Có thể nói đó là sự “xuất khẩu” 

giá trị Trung Quốc ra bên ngoài. Và sức 

mạnh mềm Trung Quốc  đã gây ảnh 

hưởng nhất định đến Việt Nam và quan 
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hệ Trung –Việt. ảnh hưởng sức mạnh 

mềm Trung Quốc đối với Việt Nam được 

thể hiện trên nhiều lĩnh vực chính trị, 

kinh tế, đời sống văn hóa - xã hội v.v… 

Về chính trị: Lợi dụng sự tương đồng 

về quan điểm và đường lối, nhiều “kinh 

nghiệm Trung Quốc” đã len lỏi được vào 

một số quyết sách của Việt Nam. Điều 

này đã được trình bày trong mục nhỏ 

“Tam nông” như đã nêu ở phần trên. 

Về kinh tế: Lợi dụng “sức nặng” kinh 

tế, nhiều hợp đồng, dự án kinh tế có vốn 

của Trung Quốc được ký kết nhưng kèm 

theo nhiều điều kiện của nước này. 

Trong rất nhiều dự án xây dựng, kể cả 

một số dự án năng lượng, dự án boxit ở 

Tây Nguyên, Trung Quốc không sử dụng 

lao động Việt Nam mà đưa lao động từ 

Trung Quốc sang. Điều này gây không ít 

khó khăn cho Việt Nam trong quản lý 

người nước ngoài và không ngoại trừ cả 

khía cạnh an ninh. 

Về văn hóa, xã hội: Với lợi thế nhiều 

tiền, Trung Quốc sản xuất rất nhiều 

phim mang dấu ấn Trung Quốc và 

những phim này gần như được “cho 

không” Việt Nam. Vì vậy, trên truyền 

hình Việt Nam, đa phần thời lượng phát 

sóng trên nhiều kênh là chiếu các loại 

phim của Trung Quốc. Một điều đơn 

giản là những phim ấy được phép phát 

miễn phí. Hậu quả là nhiều trẻ em Việt 

Nam hiểu lịch sử Trung Quốc hơn hiểu 

lịch sử đất nước mình. Nhiều “giá trị 

Trung Quốc” âm thầm xâm nhập vào đời 

sống tinh thần và sinh hoạt cũng như lối 

sống của nhiều tầng lớp nhân dân Việt 

Nam.  

Ngược lại, tại Trung Quốc những 

phim ảnh của Việt Nam ngày càng bị cắt 

giảm thời lượng xuất hiện trước công 

chúng. Rất nhiều báo chí Trung Quốc 

không đề cập đến những khía cạnh tích 

cực trong đời sống tinh thần của Việt 

Nam, đôi khi còn ngược lại, có nhiều bài 

viết mang tính chỉ trích Việt Nam, làm 

sai lệch hình ảnh Việt Nam trong cộng 

đồng cư dân Trung Quốc. 

Trong tiềm thức của nhiều người Việt 

Nam, hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc 

đã phần nào không còn hấp dẫn nữa, 

phim ảnh Trung Quốc đã ít thu hút được 

khán giả... Như vậy, sức mạnh mềm của 

Trung Quốc không những không phát 

huy sức mạnh của mình tại Việt Nam 

mà còn làm ảnh hưởng tới hình ảnh của 

nước này đồng thời ảnh hưởng chung 

đến quan hệ hai nước. 

* 

Những nhân tố tiêu cực kể trên đều 

đã và đang để lại dấu ấn mang tính kìm 

hãm sự phát triển quan hệ giữa hai 

nước. Nếu dấu ấn “lợi ích quốc gia” dễ 

dàng nhận ra nhất và dễ dàng (tuy rất 

khó khăn) tìm ra biện pháp giải quyết, 

cho dù không đạt được kết quả, thì 

những dấu ấn còn lại rất khó nhận dạng, 

nên rất khó có được những biện pháp 

hữu hiệu để hóa giải. 
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Nhận biết được một số nhân tố tiêu 

cực ảnh hưởng đến sự phát triển quan 

hệ hai nước, Đảng, Chính phủ và nhân 

dân hai nước mới có thể tìm ra được 

những hướng đi hợp tình hợp lý mang 

tính xây dựng để thúc đẩy mối quan hệ 

Việt - Trung. Chỉ trên cơ sở văn hóa, văn 

minh và tinh thần hữu nghị thực sự, các 

thế hệ mai sau của hai nước mới mong 

xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp, bền 

vững, ổn định và chung sống trong hòa 

bình, hữu nghị. 
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